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TOM TAT

Nghién ctru nay thao luan khai niém, dic diém va ndi dung nang cao ning lwc canh tranh nganh
rau qua ciing nhw chi ra cac bai hoc kinh nghiém cda cac quéc gia trong viéc nang cao ning lwc canh
tranh cua nganh rau qua. Nang cao nang lwc canh tranh cta nganh rau qua la qua trinh cai thién nang
Iwc canh tranh cua khu vwc dau tw tw nhan va hoan thién viéc cung cép cac dich vu cong & khu vue
cong, dam bao cho nganh rau qua ngay cang canh tranh va phat trién bén virng. Quy hoach phat trién
cac ving trong rau qua hop ly dé phat huy téi da loi thé so sanh, nang cao ning lwc céng nghé, phat
trién da dang san pham, nang cao vai tro quan ly nha nwéc, ddy manh dau tw céng vao phat trién ha
tang, thwc hién t6t cac dich vu cong, ho tro’ cac té chirc kinh té nang cao niang lwc tiép thi, tap trung
phat trién thé ché va td chirc dé ting cwong nang lwe thé ché chia nganh rau qua, ho tro tai chinh, ting
chéat lwong ngudn nhan lwc 1a nhitng bai hoc co ban dé tang nang Iwe canh tranh cia nganh rau qua ma
cac nuéc da ap dung.

Tir khoa: Pau tw tw nhan va dau tw cong, nang lwc canh tranh ctia nganh rau qua.

SUMMARY

This paper discusses concepts, features and issues of improving capacity for competitiveness
of the fruit-vegetable sector as well as points out some lessons learnt from different countries in
improving capacity for this sector. Improving competitiveness of fruit-vegetable sector is a
comprehensive process by improving competitiveness in private sector and renovating public
services to ensure a sustainable development. Rational planning based on competitiveness
advantages, increasing technological capacity, product diversification, renovation in state
management, strengthening public investment in infrastructure, improvement of public services,
supports economics actors in improving marketing capacity, development of suitable
organizational mechanism, providing financial supports and enhancing human resource are
primary lessons learned from different countries to improve competitiveness capacity of the
vegetable and fruit sector.

Key word: Competitiveness capacity of fruit and vegetable sector, private and public investment.

1. DAT VAN DE s o

ATV chat va vé lugng. Nhiéu san pham da bude
K& tit khi thuc hién chinh sach d6i méi, dau dap tng yéu cdu thi trudng trong nuéc

nganh rau qua nudc ta da phat trién ca vé va quéc t&. Tuy nhién, ké tit khi Viét Nam
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chinh thtic trd thanh thanh vién cta Té
chiic Thuong mai thé& giéi, nganh rau qua
cua Viét Nam dang ding truéc cd hoi va
thach thic to 16n (Michael va Kristian,
2008). VAn dé dat ra lam thé nao dé tan
dung dudgc co hoi va han ché duge tac dong
x&u cua cac thach thic d6. Pé lam dugc
diéu d6, can nang cao dugc stic canh tranh
ctia nganh rau qud. Thuc chat cia van dé
nang cao stic canh tranh cia nganh rau qua
1a gi? Noi dung nao thé hién su nang cao
stic canh tranh cta nganh? Nhan t6 nao
anh hudng dén ning cao stic canh tranh ctaa
nganh rau qua? Kinh nghiém cta cic qudc
gia trong nang cao siic canh tranh cua
nganh rau qua 1a gi? D6 14 cac van dé dugc
nhiing nha nghién ctu, hoach dinh chinh
sach va chi dao thuc tién trong phat trién
nganh rau qua quan tam.

D4 c6 rat nhiéu nghién ctu vé phat trién
san xudt rau qua nhu cua Ngbé Thi Tuyét
Mai (2007), Truong Dtc Luyc (2005) va nang
cao nang luc canh tranh cia tiing san pham,
cac tap doan va cua cac doanh nghiép. Tuy
nhién, it ¢6 cong trinh nghién ctu vé 1y luan
va thuc tién vé ning luc canh tranh cta
nganh, nh4t 14 clia nganh rau qua.

Pé dap tng dude moi quan tAm cia cac
nha nghién ctu, hoach dinh chinh sach va
chi dao thuc tién, nghién ctiu nay dugc tién
hanh nhim muc tiéu: 1) Hé thong héa dudc
mot s6 van dé 1y luan vé nang cao nang luc
canh tranh ctia nganh rau qua; 2) Téng két
dude nhiing bai hoc kinh nghiém vé nang cao
nang luc canh tranh ctia nganh rau qua cua
mot s6 nude.

2. PHUONG PHAP NGHIEN CUU

Phuong phap tiép can cé ban dé phan
tich va trinh bay trong bai viét nay 14 tiép can
kinh t& thé ché. Phuong phap nay nhin nhan
ning luc canh tranh ctia nganh rau qua bao
gbm nang luc canh tranh cua khu vuc tu
nhan va khu vuc cong, cd ché va méi quan hé

gitta hai khu vyc d6. Ngoai ra, nghién ctiu con
van dung cach tiép can hé théng cua nén kinh
t€ md, gin thi truong trong nudc véi thi
trudng quoc t&. Ngudn sé litu duge dung
trong nghién cttu nay bao gom nhiing théng
tin d& dudc cong bd trén sach bao, tap chi,
trén cac trang web cta cac t6 chic lién quan,
cac so lidu ctia Tong cuc Théng ké, Bo Néng
nghiép va PTNT, Bo Cong thuong, B6 Tai
chinh, Hiép hdi Rau qua, Téng cong ty Rau
qua, T8 chiic Nong nghiép va Luong thuc caa
Lién Hiép Qudc va ctia mdt sd nude. Ngoai ra,
con st dung y kién ctia cac chuyén gia am
hiéu vé su phat trién va nang luc canh tranh
ctia nganh rau qua.

3. KET QUA NGHIEN CUU VA THAO
LUAN

3.1. Mot s6 van dé 1y luan vé nang cao
nang lyc canh tranh ctia nganh rau
qua trong bdi canh hdi nhap quéc t&

3.1.1. Néng cao ndng luc canh tranh cia

nganh rau qud
Truéc khi thao luan khai niém nang
cao nang luc canh tranh ctia nganh rau qua,
cin thiét phai lam ré thé nao 1a nang luc
canh tranh, ning lyc canh tranh ctia nganh
rau qua. C6 nhiéu tac gida nhu Michael

(1985, 1998, 1990a, 1990b), Michael va

Kristian, 2008) da thao luan ning lyc canh

tranh. Theo Michael (1990a va 1990b),

nang luc canh tranh 1a kha nang cta mot td
chtic kinh t&, mot dia phuong hay mot quédc
gia c6 thé canh tranh trén thi trudng vé mét
loai san pham hay dich vu nao d6, thé hién
uu thé cta t6 chic kinh t&, mot dia phuong
hay mot quéc gia trong viéc dap ting mot
cach bén viing va lau dai nhu cau cua khac
hang vé san phdm hay dich vu dé, téng hoa
cac yéu t6 ky thuat, cong nghé, td chic va
quan ly trong viéc cung cidp cac san phim
hay dich vu trén thi trudng. Pinh Vin An

(2004), con chi r6 ning luc canh tranh cao

cho phép t6 chtic kinh t& ton tai va phéat

trién dugdc trén thi truong.
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Théng thuong, niang luc canh tranh
dugc chia thanh n#éng lyc canh tranh san
phdm, ning luc canh tranh ctia doanh
nghiép, nang luc canh tranh tinh hay ving,
ning luc canh tranh quéc gia va ning luc
canh tranh ctia nganh (Michael va Kristian,
2008). Nang luc canh tranh san phdm thé
hién ning luc cia doanh nghiép c6 sy uu
viét khi dua ra thi trudng mot san phim
hay dich vu (Michael, 1990b). Su uu viét
nay thé hién & su t6t hon vé chat lugng, phu
hon vé nhu ciau khach hang, 16n hon vé quy
mo va thi phan, canh tranh hon vé gia ban
(P6 Kim Chung, 2010). Niang luc canh
tranh ctua doanh nghiép 12 kha ning cua
doanh nghiép trong viéc cung cdp mot sd
loai san phdm va dich vu ¢6 nang luc canh
tranh ra thi truong. Kha n#ng ctia doanh
nghiép thé hién & ning luc san xuét, trinh
do cong nghé, chat luong ngudén nhan luc,
trinh d6 t6 chitic san xudt, kha nang déi méi
san phdm, chién lude san phdm, kha ning
diéu chinh su thay déi trén thi trudng cta
doanh nghiép. Doanh nghiép c6 nang luc
canh tranh thi tit yéu c6 san phdm canh
tranh. Cac doanh nghiép déng trén mot dia
ban xac dinh va cé vai tro 16n trong phat
trién kinh t€ cta mot dia phuong. Trén
phuong dién nay, nhiing nim gan day 6
Viét Nam, xudt hién khai niém ning luc
canh tranh tinh (Provincial Competition
Index- PCI) (Phong Thuong mai va cong
nghiép Viét Nam, 2000). Nang Iuc canh
tranh tinh 1a chi s6 thé hién méi truong
canh tranh ctia tinh trong nén kinh té& thi
truong so véi cac tinh, thanh phd khac 6
moét qudc gia trén 10 phuong dién: 1) Chi
phi gia nhap thi trudng, cac van dé dat dai
cho cac td chiic kinh t& - san xuét kinh
doanh, tinh minh bach va trach nhiém cta
cd quan cung cip dich vu cdong va hanh
chinh céng; chi phi thoi gian dé duge nhan
cac dich vu hanh chinh céng va dich vu
cong; chi phi khong chinh thtc khi thuc
hién cac dich vu céng va hanh chinh céng;
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tinh nang dong va tién phong cta lanh dao
tinh; dich vu hé trg kinh doanh; dao tao lao
dong; thiét ché& phap ly, két cdu ha tang
(PCI, 2009). Néng luc canh tranh quéc gia
1a kha n#éng canh tranh ctia mdt qudc gia
d61 véi cac quoc gia khac trén thi truong vé
mot san pham, dich vu va ca nén kinh té&, 1a
tong hoa két qua ctia nang luc canh tranh
san phdm, cia doanh nghiép, ctia cac nganh
kinh t& va cta dich vu céng va hanh chinh
cong 6 cap quéc gia (Michael, 1990a; Dinh
Vin An, 2004). Cac nghién ctu 1y luan nay
cht yéu tap trung vao nang luc canh tranh
ctia san phim, ctia doanh nghiép, cia tinh
va clua qudc gia. 0 Viét Nam, Nguyén Vin
Bay (2009) da nghién ctiu nang cao niang luc
canh tranh cua nganh gidy Viét Nam trong
diéu kién hoi nhap kinh t& qudc t&. Nguyén
Phic Khanh va Phuing Minh Nguyét (2003)
da nghién ctu ning cao nang luc canh
tranh cta nganh mia dudng Viét Nam. Cac
nghién ctu nay chu yéu tap trung vao thao
luan céc yéu té céu thanh cta ning luc
canh tranh cta san phdm nhu gia thanh,
ning suat lao dong, chit lugng, chua cé
nghién ctu nao thao luan mot cach rd rang
va hé théng vé ning luc canh tranh cia
nganh theo nghia réng. Michael (1990a)
trong tac phdm. "Loi thé canh tranh qudc
gia" da chi ra ring nang luc canh tranh cta
quéc gia phu thudc vao ning luc canh tranh
cua ting doanh nghiép, cac dia phuong va
ning luc diéu hanh cta chinh phu d6, phu
thudc vao két qua cua dau tu cong va dau
tu tu nhan. V6i quan diém cta Michael,
theo nghién ctiu nay, nang luc canh tranh
nganh 132 kha ning canh tranh ctia mot
nganh kinh t€ vé mot hay nhém cac san
phédm, dich vu ma nganh d6 cung cdp ra thi
truong. N6 lién quan dén néng luc canh
tranh cta qudc gia, tinh, doanh nghiép va
san phdm, thudc hai khu vuc dau tu cong va
dau tu tu nhan dugc nhin nhan theo goéc do
cua mdt nganh kinh t& (Hinh 1).
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Nang luc
Nang luc || Néang luc canh
Nangluc |lcanh tranh||canh tranh|| tranh
canh tranh || Doanh Tinh Quéc gia
San pham nghiép

PAau tv Tw nhain

Pau tu Cong

NANG LUC CANH TRANH NGANH

Hinh 1. Méi lién quan gitta ning luc canh tranh nganh véi ning lvc canh tranh
san pham, doanh nghiép, tinh va quéc gia

Trén co s niang luc canh tranh nganh,
nghién cttu xem xét nang lyc canh tranh cua
nganh rau qua. Trudc hét nganh rau qua
duge hiéu 1a nganh san xuét kinh doanh ra
cac san phdm rau va qua bao gébm san xuét
rau qua tudi, nguyén liéu va ché bién. Trong
diéu kién Viét Nam, san phdm do nganh san
xuét ra ch1 yéu la rau va qua nhiét déi, mot
s6 san phdm c6 ngudn géc 6n déi (B6 Nong
nghiép va PTNT, 2007). Méc du 6 nuée ta cb
nhiéu nghién c@u vé nganh rau qua cua cac
tac gia nhu Dinh Didc Hudn (2001), Doan
Héng Lé (2008), Truong Diic Luc (2004),
Hoang Tuyét Minh, Tran Minh Nhat va Vi
Tuyét Lan (2000), Ha Thi Ngoc Oanh
(2004)... nhung khai niém néng lyc canh
tranh ctia nganh rau qua van chua dugc chi
r6. Theo nghién ctu nay, ning luc canh
tranh cia nganh rau qua la téng hoa nang
luc canh tranh cta san pham, t6 chic kinh
t& (ho, trang trai, doanh nghiép, hdp tac
x4...) tham gia san xuit, ché& bién va thuong
mai san phdm rau qua va ning luc canh
tranh ctia dia phuong (xd, huyén, tinh, quéc
gia) trong viéc cung cip cac dich vu cong va
hanh chinh céng cho cac té chiic kinh t& san
xuat kinh doanh rau qua. N6 bao gom ning
luc canh tranh cta céc t6 chiic kinh t& trong
khu vuc diu tu tu nhan va ning luc canh
tranh ctia dia phuong trong hé tr¢ khu vuc
tu nhan san xuit kinh doanh vé rau va qua.
Trong béi canh hoi nhap kinh t& qudc té, khi

Viét Nam da tré thanh thanh vién chinh
thiic cia T8 chtic Thuong mai Thé giéi, cac
hang rao thué quan da bi dé bd, cac hang rao
ky thuat ctia cac nuéc ngay cang siét chat,
nganh rau qua phai canh tranh véi cac san
phédm rau va qua cta cic quéc gia khac ngay
trén thi trudng trong nudc va qudc té. Tu
quan niém trén, nang cao nang lyc canh
tranh cia nganh rau qua 14 qua trinh cai
thién niéng luc canh tranh ctia khu vuc dau
tu tu nhan va hoan thién viéc cung cap cac
dich vu céng 6 khu vuc cong, ddm bao cho
nganh rau qua ngay cang canh tranh va
phat trién bén viing ca trén thi truong trong
nudc va qudc té.

Nang cao ning luc canh tranh cua
nganh rau qua cé vai trdo quan trong trong
viéc phat trién nganh nay. Tu thang 1 nim
2007, Viét Nam chinh thtic tham gia Té chiic
thuong mai thé& gigi. Chi c6 nang cao niang
lyc canh tranh, nganh rau qua méi phat
trién va dap tng duge nhu cAu thi trudng
trong nuéc va qudc té, vugt qua dudc hang
rao k§ thuat cha cac qudc gia trong xuit
khéu, canh tranh véi nhiéu san phdm cua
nhiéu quéc gia khac 6 thi trudng trong nudc
va quéc té. Nang cao ning luc canh tranh
ctia nganh rau qua ddi hoi su nd luc ctua cac
t6 chtc kinh t& (h, trang trai, doanh nghiép)
truc tiép tham gia vao san xuat kinh doanh
rau qua, ning cao chit lugng cung cip cac
dich vu cong cta cac cd quan quan ly nha
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nuéc cap xa, huyén, tinh va trung uong (D6
Kim Chung, 2010).

3.1.2. Ngi dung ciia ndng cao ndang luc canh
tranh cua nganh rau quad

T khai niém néu trén, ndéi dung co ban
clia nang cao ning luc canh tranh ctia nganh
rau qua bao gém tap trung chu yéu vao cai
thién nang lyc canh tranh ctia khu vuc tu
nhan va khu vuc cong trong san xuat kinh
doanh rau qua.

1) Trong khu vyc tu nhan, ndéi dung
nang cao ning luc canh tranh ctia nganh rau
qua gém cac van dé lién quan dén chat lugng
san pham, giam gia thanh va ning cao nang
suat lao dong san xuit va kinh doanh rau
qua dé canh tranh véi cdc san phdm cung
loai cta t6 chiic kinh t€ khéc, nude nude
khac. Theo Michael (1990a va 1990b), cac
ndi dung co ban nay bao gém:

e Hoan thién hé thong t6 chic - sdn xuét
kinh doanh ctia nganh rau qua. Hé théng to
chtic san xuat kinh doanh ctia nganh rau
qua bao gém cac ho, trang trai, thuong lai,
doanh nghiép va hiép héi san xuat kinh
doanh rau qua. Hé théng nay can dugc hoan
thién theo huéng ting hiéu qua va hiéu luc
ctia cic quyét dinh quan ly, phan ing nhanh
nhay hon véi thi truong

e Cai thién nang luc t6 chiic, quan 1y san
xudt kinh doanh cta cac t6 chiic kinh t& (hd,
trang trai, thuong lai, doanh nghiép) tham
gia vao san xuit, ché bién, phan phéi va tiéu
thu san phdm rau qua. Sy cai thién vé nang
luc t6 chtic, quan 1y san xuét kinh doanh tap
trung vao sy hoan thién kién thtc va ky
ning ra quyét dinh san xuit kinh doanh phu
hgp véi tin hiéu thi truong, st dung hgp ly
va c6 hiéu qua ngudn luc, ha duge gia thanh
san phim, tang dudc chit lugng cha san
phdm rau qua. Su cai thién nay tap trung
vao nang luc ciia ngudi lanh dao caa td chic
kinh t€ va nang luc, ning luc t6 chic san
xudt, niang luc lién két va hgp tac san xuit
kinh doanh rau qua.

e Hoan thién chién luge san xuat - kinh
doanh ctia t6 chic kinh t& Chién luge san
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xuat kinh doanh ctia danh nghiép bao gom
danh gia nhu cau thi truong, xac dinh cac
san pham ti rau qua (rau qua tuoci, ché bién,
mAu mi, chung loai) c6 thé dua ra thi
truong, thi trudng muc tidu, xdy dyng ving
nguyén liéu, ché bién, phan phdi va
marketing.

e Cai thién ning luc céng nghé clia t6
chtic san xuét, ché bién, kinh doanh rau qua.
Trinh d6 cong nghé phu hgp cho phép cac t6
chtc kinh t&é nang cao dugc ning suat, chat
lugng san phém, tiét kiém dude nguon luc,
tao ra lgi thé canh tranh d6i v6i san pham.
Ning luc cong nghé lién quan dén gidng cay
trong, quy trinh san xudt - tham canh, ky
thuat thu hai, cong nghé ché bién, déng géi,
bao quan, van chuyén, tiép thi va phan phdi
san pham.

e Cai thién ning luc ngudén nhan luc ctiia
cac t chiic kinh t& tham gia vao san xudt
kinh doanh rau qua. Nguén nhan luc bao
gdbm ca s6 luong va chat lugng lao dong tham
gia vao san xuidt &6 cac ho, trang trai va
doanh nghiép 6 khau san xuit nguyén liéu,
ché& bién, phan phoi, tiéu thu cac san phim
thuong mai. Cai thién nang luc nguén nhan
luc theo huộng nang cao kiộn thic, kĐ nang
dé nang cao ning suit lao dong, ting chit
lugng san pham va tiét kiém nguon luc trong
san xuat kinh doanh.

e Cai thién nang luc tai chinh cta cac t6
chtc kinh té& tham gia vao nganh rau qua.
Cai thién nang luc tai chinh thé hién & viéc
ting cuong kha ning tiép can téi dat dai dé
san xuét rau qua, mit bang dé kinh doanh,
cac ngudn vén khac nhau cho san xuat- kinh
doanh rau qua.

e Cai thién ning Iuc nghién ctu va phat
trién (R&D) cua doanh nghiép. Niang luc
nghién ctiu va phat trién can duge cai thién
theo huéng tim ki€m thi trudng méi, san
phdm mdéi, hoan thién chién luge kinh
doanh, ap dung hgp 1y thanh tuu cong nghé
vao san xuat —kinh doanh rau qua

2) Cai thién ning lyc canh tranh cta
khu vuc cong trong nganh rau qua dé giam
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cac chi phi cia xa hoi d6i véi san xuét kinh
doanh rau qua (chi phi gia nhap thi truong,
chi phi ha tang co sd, chi phi van chuyén,
chi phi giao dich...). Theo Phong Céng nghiép
va Thuong mai Viét Nam (2000), Michael
(1990b), Nguyén Ngoc Oanh (2004), Dinh
Vian An (2004), ndi dung cé ban cua cai
thién ning luc canh tranh ctia khu vuc céng
bao gém:

e Phat trién co s6 két cdu ha tang (hé
théng thuy loi, giao théng, dién, théng tin,
hé théng gido duc). Niang luc canh tranh cta
nganh rau qua thé hién & su tién loi, hiéu
qua cta cac t6 chic kinh t& trong tiép can téi
cac dich vu céng vé thuy loi, giao thong, dién,
thong tin va gido duc. Nang cao nang luc
canh tranh trong linh vic nay bao gém xay
dung hé théng co sé ha tdng hoan chinh va
dong bo, xay dung co ché quan 1y st dung hé
théng d6 mét cach phu hdp, tao didu kién dé
hd, trang trai, doanh nghiép tiép can dé
dang t6i cac dich vu céng vé thuy lgi, giao
thong, dién, thong tin va giado duc.

e Hoan thién viéc cung cdp cac dich vu
cong 6 dia phuong (x&, huyén, tinh) cho cac
t6 chtic kinh t& tham gia vao san xuét rau
qua. Cac dich vu céng bao gém coéng tac quy
hoach, diang ky kinh doanh, cac thu tuc xuit
kh4u va nhap khau, xdy dung ving nguyén
liéu, cung cap dich vu thuy ldi, bao vé thuc
vat, khuyén noéng, khuyén cong, khuyén
thuong... ¢6 anh hudng 16n dén phat trién
rau san xuit kinh doanh rau qua. Cac dich
vu nay can dudc cai thién theo huéng cai
thién t6 chiic, ning cao chat lugng dich vu,
ting kha ning tiép can va giam chi phi ctua
néng dan, doanh nghiép téi cac dich vu d6.

e Hoan thién thé ché cong dong trong
tao ra su lién két, hop tac gitia ngudi san
xudt rau qua véi thuong lai, doanh nghiép,
gitia nha san xuit va ché bién, gitia ché bién
v6i xudt khau va tiéu thu. Thé ché cong dong
bao gébm co ché& hgp tac, cac nhém cung sé
thich, nhém lién két, m6i quan hé gitia ho
néng dan, trang trai, thuong lai, doanh
nghiép va cac cap chinh quyén dia phuong

lién quan dén san xuit kinh doanh rau qua.
Viéc hoan thién thé ché duge thuc hién trén
co s0 dong thuan va hai hoa lgi ich giiia cac
nhém 1gi ich tham gia vao san xudt rau qua.
e Hoan thién chinh sach phat trién san
xudt kinh doanh rau qua. Cac chinh sach
phét trién ving nguyén liéu, ché bién, san
xuét rau qua, xudt khdu, nhap khiu, chinh
sach vé dau tu, tai chinh, tién té, dat dai,
cong nghe, xudt nhap khiu, thué, thi trusng
anh hudéng 16n dén ning luc canh tranh ctaa
nganh. Cac chinh sach cin duge hoan thién
theo huéng tao ra méi truong kinh doanh
binh d4ng, tao diéu kién cho cac td chic kinh
t€ tiép can duge ngudn luc, gia nhap thi
truong dé dang, tiét kiém chi phi kinh doanh.

- e 7 A 4
3.1.3. Pdc diém ctia ndng cao ndang luc canh
tranh cua nganh rau quad

- Nang nang lyc canh tranh ctia nganh
rau qua bao gém cai thién ning luc canh
tranh ¢ khu vuc dau tu tu nhan va dau tu
cong trong san xuat kinh doanh rau qua.

- Nang cao nang luc canh tranh cta khu
vuc dau tu tu nhan bao gbm nang cao hiéu
qua san xudt-kinh doanh ctia ngudi trong
rau qua (ndéng dan - trang trai), ngudi cung
cdp cac dau vao (hat giéng, phan bén, thudc
bao vé thuc vat), thuong 14i, ngudi ché bién,
phan phéi va tiéu thu.

- Nang cao nang lyc canh tranh cta khu
vuc dau tu cong bao gbm: 1) nang cao ning
Iuc cung cap cac dich vu cong clia cé quan
quan 1y nha nudc cdp x&, huyén, tinh va
trung uong; 2) Nang cao hiéu lyc va hiéu qua
ctua chinh sach dau tu, quan ly nha nuéc vé
san xuit kinh doanh rau qua (quy hoach,
quan ly tiéu chuéin va chit luong, thuong
mai va phat trién); 3) Ning luc cta cong
dong (chinh quyén xa phudng, thén &p va to
chtic lién két).

- 84n xuit kinh doanh va ché bién rau
qua da dang vé chung loai, mau ma, phuc vu
nhiéu thi truong khac nhau c4 & trong nudc
va quéc t&. Do d6 nang cao ning luc canh
tranh cin tap trung vao cac san phidm chu
luc dé tao ra su khac biét 16n trén thi truong.
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T6 chiic Thuong mai
Thé giéi, c6 nhiéu yéu t6 da dude thi truong
héa nhung van con yéu td phi thi truong. Do
dé6, nang cao ning lyc canh tranh ctia nganh
rau qua phai dugc cai thién theo 16 trinh hoi
nhap quéc t& 6 Viét Nam.

3.1.4. Mt s6 chi tiéu danh gid nang cao ndng
luc canh tranh ctiia nganh rau qud

Michael (1985, 1998a, 1998b, 1990a va
1990b) da dé xuit cac tiéu chi nang luc canh
tranh san phdm va cta quéc gia. Phong
Cong nghiép Thuong mai Viét Nam (VCCI)
da dé xuidt bo chi tiéu danh gid nang luc
canh tranh cta cac tinh. Tuy nhién, it c6 tac
gid dua ra mot cach hé thong vé chi tiéu
danh gia ning lyc canh tranh ctia nganh. Vi
vay, ¢6 thé gom cộc chi tiộu vé danh gia ning
Iuc canh tranh ctia nganh rau qua thanh hai
nhém duéi day.

- Chi tiéu thé hién su cai thién nang luc
canh tranh ctia khu vuc dau tu tu nhan thuec
chit 12 nang cao ning luc canh tranh san
phdm hay nhém san pham bao gém: su cai
thién vé nang suét, chit lugng san pham, su
hop 1y vé gia ban, mic gidam vé gia thanh
san phdm va sy 6n dinh va chiém giit thi
phan, ty 1é chi phi tai nguyén trong nudc, ty
1é chi phi ca thé dé san xudt ra mét loai san
pham rau qua cu thé.

- Chi tiéu thé hién ning luc canh tranh
cua khu vuc dau tu cong dugec nang cao bao
gbm: 1) mtc dd tiép can, su hai long cua
nguoi san xuat-ché bién-thuong mai rau qua
vé cac dich vu cong (ding ky kinh doanh, thu
tuc va quy trinh cia nha nudc lién quan dén
d4t dai, mit bang kinh doanh, quy hoach,
giao thong, thiy lgi, bdo vé thuc vat (dy tinh,
du bao, quan ly dich bénh bung phat..),
khuyén néng, khuyén céng.) ma cd quan
cung cap dich vu céng cdp x&, huyén tinh va
trung uong cung cip; 2) Chi phi vé thoi gian
va tai chinh cho cac thu tuc gia nhap thi
trudng cta t6 chitc kinh t&€ tham gia vao san
xuat kinh doanh rau qua, 3) Su phu hgp ctaa
céc chinh sach va thé ché lién quan dén san
xuét, ché bién- thuong mai rau qua.
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3.1.5. Nhén t6 dnh hwdng téi nang canh
tranh ciia nganh rau quad

Nhan t6 anh huéng dén ning luc canh
tranh cta khu vuc dau tu tu nhan: 1) Dac
diém cta cha hd, trang trai, thuong lai va
lanh dao doanh nghiép; 2) Nguén luc cuaa hg,
trang trai, thuong lai va doanh nghiép; 3)
Trinh d6 va ning luc céng nghé cua cac to
chtc kinh t& (ho, trang trai, hgp tac xa va
doanh nghiép); 4) Su tham gia lién két trong
san xuét-ché bién-tiéu thu cua hg, trang trai,
thuong 14i; 5) Tiép can téi cac dich vu cong
nhu thiy 1¢i, khuyén néng, bao vé thuc vat,
tin dung; 6) Tiép can t6i cac chinh sach vé su
hd trg caa Chinh phu

Nhan t6 anh huéng dén ning luc canh
tranh ctia khu vuc dau tu cong: 1) Quy hoach
va thuc hién quy hoach ving san xuat rau
qud; 2) Hé thong ha tang co sé (thuy lgi, giao
thong, dién, thong tin); 3) T4 chiic cong ddéng
(Nhém sd thich, huong ude, HTX, lién két,
lién doanh); 4) Nang luc cung cdp cac dich vu
cong cho ho, trang trai va doanh nghiép; 5)
Su phu hdp va van dung chinh sich cuaa
chinh pht tai dia phuong.

3.2. Bai hoc kinh nghiém vé nang cao
nang lvc canh tranh ctia nganh rau
qua ctia mot s6 nudc trén thé gisi

San xuit rau qua dugc coi la nganh cht

luc cta cac nude nhu Trung Qude, Thai Lan,
Philipin, Indénéxia va My (B6 Nong nghiép
va PTNT, 1999 va 2007). Cac nudc nay déu
thuc hién cac giai phap khac nhau dé nang
cao nang luc canh tranh ctia nganh rau qua.
Tuy theo hoan canh kinh té& chinh tri va xa
héi ctia mdi nude, viée thuc hién chién luge
nang cao ning luc canh tranh ctia nganh rau
qua c6 khac nhau. Cac nuéec nhu Thai Lan,
Philipin, My va Trung Quéc déu rat thanh
cong trong san xuit-kinh doanh rau qua ca &
thi trudng trong nudc va qudc t&. C6 thé rut
ra nhiing bai hoc kinh nghiém vé su thanh
cong vé nang cao ning luc canh tranh nganh
rau qua cla cac qudc gia nhu sau:
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- Quy hoach phat trién cac vung trong
rau qua hop ly dé phat huy téi da loi thé so
sanh, tranh trung lip va dong nhéat trong
rau qua gitia cic vung va cac mua. Bién
phap nay nham ngin chan hién tugng “doi
chg”, sut gia bat thuong déi véi rau qua tudi.
Cac nudc Philipin, Trung Quéc da lam rat
tot cong tac quy hoach san xuat va kinh
doanh rau qua.

- Phat trién da dang cac loai san phdm
rau, nhat 1a qua, phat huy dudc rau va qua
nhiét d61 (Thai Lan, My, Indonéxia va
Philipin), ban nhiét déi (M§, Trung Qudc)
trén co s6 lgi thé so sanh ctia méi ving va
quéc gia.

- Nang cao nédng luc céong nghé, tap
trung vao cong nghé gidng rau va qua véi
chat luong tot va ning suit cao. Cac nuébc
nhu Thai Lan, My, Trung Quéc déu tap
trung nguén lyc vao khau chon tao gidng rau
va qua phu hgp véi thi trudng trong nude va
xuét khau.

- Néng cao vai tro quan 1y nha nuée dé
nang cao kha ning canh tranh ctia rau qua
xudt khau. O cac nudc nhu Trung Qudc,
My, Thai Lan, nha nudc c6 trach nhiém
huéng din nha vuon tuan thu nghiém ngit
cac quy dinh quéc té€ vé thuc hanh néng
nghiép tot, tiéu chuén ky thuat va vé sinh
an toan thuc pham.

- P4y manh dau tu céng vao phat trién
ha tang, thuc hién t6t cac dich vu céng cho
san xuit kinh doanh rau qua. Cac nuéc nhu
Trung Qudc, Thai Lan, Han Quéc, Nhat Ban
déu tap trung dau tu cong vao phat trién
thuy loi, hé thong dién, hé théng chg ban
budn, ban 18, thic ddy ché bién, cac dich vu
bao vé thuc vat, ba quan néng san.

- Pdy manh dau tu céng dé hd trg cac t6
chitic kinh t& nang cao ning luc tiép thi,thuc
hién nhiing chién dich quang ba rong rai cho
rau qua ca & thi truong trong nuéc va quéc t&
(Thai Lan, MĐ va Han Quộc).

- Tap trung phat trién thé ché va t6 chic
dé tiang cudng ning luc thé ché ciia nganh
rau qua. Thai Lan, Han Quéc, Dai Loan da

thanh lap hgp tac xa (HTX) tiéu thu rau
qua, khuyén khich cac nha vuon lién két véi
nhau lap ra hgp tac xa tiéu thu nhim nang
cao thé manh cta tap thé khi thuong lugng
v61 cac nha thu mua, cac nha budén va nha
xudt khdu. DE gép phan thic diy nganh
rau qua phat trién, Trung Quéc di hinh
thanh cac hoi doan dé lién két san xuét kinh
doanh rau qua. C6 nhiéu md hinh tién tién
nhu “Doanh nghiép + Trang trai + HO0 nong
dan”, “Thi truong + Co s6 san xuat + HO
néng dan”, “Hgp tac xa + Doanh nghiép + Ho
néng dan”, “Hiép hoi + Doanh nghiép ché
bién + H6 néng dan”. Triét Iy “budn c6 ban,
ban c6 phuong” dude Trung Quéc van dung
rat thanh cong khoéng nhiing trong linh vuc
san xudt, ch& bién va kinh doanh rau qua
ma con ¢ nhiéu linh vuc khéc niia.

- Chinh pht hd trg cac t6 chtic kinh t&
bao gom doanh nghiép, néng trai va HTX
tham gia thi trudng bang cac bién phap tai
chinh nhu cho vay, hé tr¢ mét phan ldi suit
gitp cac HTX t6 chtic thu mua, ho#c truc
tiép phan phéi rau qua tai chg ddu méi, dua
nhanh rau qué vao thi truong.

- Tang chat lugng ngudn nhan luc vé hé
théng théng tin, vé gia ca thi trudng dén cac
viing san xudt bang cach tang cudng dau tu
cho do tao can bo nong nghiép, hd trg cho cac
trung tAm théng tin nhim ndm bat kip thoi
thong tin vé nhu ciu, gia ca thi truong ... va
thong bao téi cac doanh nghiép xust khéu.

4. KET LUAN

Ning luc canh tranh nganh rau qua la
tong hoa nang luc canh tranh cta san pham,
t6 chiic kinh t& tham gia san xuét, ché bién
va thuong mai san phdm rau qua va ning
Ivuc canh tranh cua dia phuong trong viéc
cung cip cac dich vu cong va hanh chinh
cong cho cac t6 chiic kinh t& san xuét kinh
doanh rau qua. Nang cao ning luc canh
tranh cta nganh rau qua la qua trinh cai
thién ning luc canh tranh ctia khu vuc dau
tu tu nhin va hoan thién viéc cung cip cac
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dich vu céng 6 khu vuc cong, dam bao cho
nganh rau qui ngay cang canh tranh va
phat trién bén viing.

No6i dung cd ban ctia ning cao ning luc
canh tranh cta nganh rau qua gém: Hoan
thién hé thong td chiic-san xuat kinh doanh
cta nganh rau qua. Cai thién nang luc t6
chtic, quan 1y san xuét kinh doanh cta cac t6
chic kinh t&. Hoan thién chién lugc san
xufit-kinh doanh ctia t§ chiic kinh t& Cai
thién nang luc cong nghé, ngudn nhan luc,
néng luc tai chinh va néang luc nghién ctu va
phat trién cta té chic san xudt, ché bién,
kinh doanh rau qua. Phat trién co sé két
cdu ha tang, hoan thién viéc cung cip cac
dich vu cong & dia phuong (xd, huyén, tinh)
cho céc t8 chiic kinh t&€ tham gia vao san
xuét rau qua. Hoan thién thé ché cong dong,
hoan thién chinh phat trién san xudt kinh
doanh rau qua.

C6 hai nhém nhan t6 lién quan dén dau
tu tu nhan va dau tu cong anh hudng dén
nang cao ning luc canh tranh cia nganh rau
qua. Trong d6, dau tu coéng cb tac dung dan
dit va thidc ddy cho ddu tu tu nhan phat
trién dung hudng.

Quy hoach phat trién cac viung trdng
rau qua hop ly dé phat huy t6i da 1gi thé so
sanh, ning cao ning luc cong nghé, phat
trién da dang san phim, nang cao vai trd
quan ly nha nuée, ddy manh diu tu cong
vao phét trién ha tang, thuc hién t6t cac dich
vu cong, hd trg cac td chic kinh t& nang cao
ning luc ti€p thi. Tap trung phat trién thé
ché va té chic dé ting cudng ning luc thé
ché& ctia nganh rau qua, hé trg tai chinh,
tang chat lugng ngudn nhan lyc 13 nhiing
bai hoc cd ban dé ting niang luc canh tranh
cia nganh rau qua ma Trung Quéc, Han
Quoéc, Thai Lan, My va Philipin da ap dung.
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TÓM TẮT


Nghiên cứu này thảo luận khái niệm, đặc điểm và nội dung nâng cao năng lực cạnh tranh  ngành rau quả cũng như chỉ ra các bài học kinh nghiệm của các quốc gia trong việc nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành rau quả. Nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành rau quả là quá trình cải thiện năng lực cạnh tranh của khu vực đầu tư tư nhân và hoàn thiện việc cung cấp các dịch vụ công ở khu vực công, đảm bảo cho ngành rau quả ngày càng cạnh tranh và phát triển bền vững. Quy hoạch phát triển các vùng trồng rau quả hợp lý để phát huy tối đa lợi thế so sánh, nâng cao năng lực công nghệ, phát triển đa dạng sản phẩm, nâng cao vai trò quản lý nhà nước, đẩy mạnh đầu tư công vào phát triển hạ tầng, thực hiện tốt các dịch vụ công, hỗ trợ các tổ chức kinh tế nâng cao năng lực tiếp thị, tập trung phát triển thể chế và tổ chức để tăng cường năng lực thể chế của ngành rau quả, hỗ trợ tài chính, tăng chất lượng nguồn nhân lực là những bài học cơ bản để tăng năng lực cạnh tranh của ngành rau quả mà các nuớc đã áp dụng.

Từ khoá: Đầu tư tư nhân và đầu tư công, năng lực cạnh tranh của ngành rau quả.  


SUMMARY


This paper discusses concepts, features and issues of improving capacity for competitiveness of the fruit-vegetable sector as well as points out some lessons learnt from different countries in improving capacity for this sector. Improving competitiveness of fruit-vegetable sector is a comprehensive process by improving competitiveness in private sector and renovating public services to ensure a sustainable development. Rational planning based on competitiveness advantages, increasing technological capacity, product diversification, renovation in state management, strengthening public investment in infrastructure, improvement of public services,  supports economics actors in improving marketing capacity, development of suitable organizational mechanism, providing financial supports and enhancing human resource are primary lessons learned from different countries  to improve competitiveness capacity of the vegetable and fruit sector.


Key word: Competitiveness capacity of fruit and vegetable sector, private and public investment.  

1. ĐẶT VẤN ĐỀ


Kể từ khi thực hiện chính sách đổi mới, ngành rau quả nước ta đã phát triển cả về chất và về lượng. Nhiều sản phẩm đã bước đầu đáp ứng yêu cầu thị trường trong nước và quốc tế. Tuy nhiên, kể từ khi Việt Nam chính thức trở thành thành viên của Tổ chức Thương mại thế giới, ngành rau quả của Việt Nam đang đứng trước cơ hội và thách thức to lớn (Michael và Kristian, 2008). Vấn đề đặt ra làm thế nào để tận dụng được cơ hội và hạn chế được tác động xấu của các thách thức đó. Để làm được điều đó, cần nâng cao được sức cạnh tranh của ngành rau quả. Thực chất của vấn đề nâng cao sức cạnh tranh của ngành rau quả là gì? Nội dung nào thể hiện sự nâng cao sức cạnh tranh của ngành? Nhân tố nào ảnh hưởng đến nâng cao sức cạnh tranh của ngành rau quả? Kinh nghiệm của các quốc gia trong nâng cao sức cạnh tranh của ngành rau quả là gì? Đó là các vấn đề được những nhà nghiên cứu, hoạch định chính sách và chỉ đạo thực tiễn trong phát triển ngành rau quả quan tâm.


Đã có rất nhiều nghiên cứu về phát triển sản xuất rau quả như của Ngô Thị Tuyết Mai (2007), Trương Đức Lực (2005) và nâng cao năng lực cạnh tranh của từng sản phẩm,  các tập đoàn và của các doanh nghiệp. Tuy nhiên, ít có công trình nghiên cứu  về lý luận và thực tiễn về năng lực cạnh tranh của ngành, nhất là của ngành rau quả.


Để đáp ứng được mối quan tâm của các nhà nghiên cứu, hoạch định chính sách và chỉ đạo thực tiễn, nghiên cứu này được tiến hành nhằm mục tiêu: 1) Hệ thống hóa được một số vấn đề lý luận về nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành rau quả; 2) Tổng kết được những bài học kinh nghiệm về nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành rau quả của một số nước.


2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 


Phương pháp tiếp cận cơ bản để phân tích và trình bày trong bài viết này là tiếp cận kinh tế thể chế. Phương pháp này nhìn nhận năng lực cạnh tranh của ngành rau quả bao gồm năng lực cạnh tranh của khu vực tư nhân và khu vực công, cơ chế và mối quan hệ giữa hai khu vực đó. Ngoài ra, nghiên cứu còn vận dụng cách tiếp cận hệ thống của nền kinh tế mở, gắn thị trường trong nước với thị trường quốc tế. Nguồn số liệu được dùng trong nghiên cứu này bao gồm những thông tin đã được công bố trên sách báo, tạp chí, trên các trang web của các tổ chức liên quan, các số liệu của Tổng cục Thống kê, Bộ Nông nghiệp và PTNT, Bộ Công thương, Bộ Tài chính, Hiệp hội Rau quả, Tổng công ty Rau quả, Tổ chức Nông nghiệp và Lương thực của Liên Hiệp Quốc và của một số nước. Ngoài ra, còn sử dụng ý kiến của các chuyên gia am hiểu về sự phát triển và năng lực cạnh tranh của ngành rau quả.


3. KẾT QUẢ NGHIÊN CƯU VÀ THẢO
     LUẬN


3.1. Một số vấn đề lý luận về nâng cao
       năng lực cạnh tranh của ngành rau 
       quả trong bối cảnh hội nhập quốc tế


3.1.1. Nâng cao năng lực cạnh tranh của
           ngành rau quả


Trước khi thảo luận khái niệm nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành rau quả, cần thiết phải làm rõ thế nào là năng lực cạnh tranh, năng lực cạnh tranh của ngành rau quả. Có nhiều tác giả như Michael (1985, 1998, 1990a, 1990b), Michael và  Kristian, 2008) đã thảo luận năng lực cạnh tranh. Theo Michael (1990a và 1990b), năng lực cạnh tranh là khả năng của một tổ chức kinh tế, một địa phương hay một quốc gia có thể cạnh tranh trên thị trường về một loại sản phẩm hay dịch vụ nào đó, thể hiện ưu thế của  tổ chức kinh tế, một địa phương hay một quốc gia trong việc đáp ứng một cách bền vững và lâu dài nhu cầu của khác hàng về sản phẩm hay dịch vụ đó, tổng hòa các yếu tố kỹ thuật, công nghệ, tổ chức và quản lý trong việc cung cấp các sản phẩm hay dịch vụ trên thị trường. Đinh Văn Ân (2004), còn chỉ rõ năng lực cạnh tranh cao cho phép tổ chức kinh tế tồn tại và phát triển được trên thị trường.

Thông thường, năng lực cạnh tranh được chia thành năng lực cạnh tranh sản phẩm, năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, năng lực cạnh tranh tỉnh hay vùng, năng lực cạnh tranh quốc gia và năng lực cạnh tranh của ngành (Michael và Kristian, 2008). Năng lực cạnh tranh sản phẩm thể hiện năng lực của doanh nghiệp có sự ưu việt khi đưa ra thị trường một sản phẩm hay dịch vụ (Michael, 1990b). Sự ưu việt này thể hiện ở sự tốt hơn về chất lượng, phù hơn về nhu cầu khách hàng, lớn hơn về quy mô và thị phần, cạnh tranh hơn về giá bán (Đỗ Kim Chung, 2010). Năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp là khả năng của doanh nghiệp trong việc cung cấp một số loại sản phẩm và dịch vụ có năng lực cạnh tranh ra thị trường. Khả năng của doanh nghiệp thể hiện ở năng lực sản xuất, trình độ công nghệ, chất lượng nguồn nhân lực, trình độ tổ chức sản xuất, khả năng đổi mới sản phẩm, chiến lược sản phẩm, khả năng điều chỉnh sự thay đổi trên thị trường của doanh nghiệp. Doanh nghiệp có năng lực cạnh tranh thì tất yếu có sản phẩm cạnh tranh. Các doanh nghiệp đóng trên một địa bàn xác định và có vai trò lớn trong phát triển kinh tế của một địa phương. Trên phương diện này, những năm gần đây ở Việt Nam, xuất hiện khái niệm năng lực cạnh tranh tỉnh (Provincial Competition Index- PCI) (Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam, 2000). Năng lực cạnh tranh tỉnh là chỉ số thể hiện môi trường cạnh tranh của tỉnh trong nền kinh tế thị trường so với các tỉnh, thành phố khác ở một quốc gia trên 10 phương diện: 1) Chi phí gia nhập thị trường, các vấn đề đất đai cho các tổ chức kinh tế - sản xuất kinh doanh, tính minh bạch và trách nhiệm của cơ quan cung cấp dịch vụ công và hành chính công; chi phí thời gian để được nhận các dịch vụ hành chính công và dịch vụ công; chi phí không chính thức khi thực hiện các dịch vụ công và hành chính công;


tính năng động và tiên phong của lãnh đạo tỉnh; dịch vụ hỗ trợ kinh doanh; đào tạo lao động; thiết chế pháp lý, kết cấu hạ tầng (PCI, 2009). Năng lực cạnh tranh quốc gia là khả năng cạnh tranh của một quốc gia đối với các quốc gia khác trên thị trường về một sản phẩm, dịch vụ và cả nền kinh tế, là tổng hòa kết quả của năng lực cạnh tranh sản phẩm, của doanh nghiệp, của các ngành kinh tế và của dịch vụ công và hành chính công ở cấp quốc gia (Michael, 1990a; Đinh Văn Ân, 2004). Các nghiên cứu lý luận này chủ yếu tập trung vào năng lực cạnh tranh của sản phẩm, của doanh nghiệp, của tỉnh và của quốc gia. ở Việt Nam, Nguyễn Văn Bảy (2009) đã nghiên cứu nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành giấy Việt Nam trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế. Nguyễn Phúc Khanh và Phùng Minh Nguyệt (2003) đã nghiên cứu nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành mía đường Việt Nam. Các nghiên cứu này chủ yếu tập trung vào thảo luận các yếu tổ cấu thành của năng lực cạnh tranh của sản phẩm như giá thành, năng suất lao động, chất lượng, chưa có nghiên cứu nào thảo luận một cách rõ ràng và hệ thống về năng lực cạnh tranh của ngành theo nghĩa rộng. Michael (1990a) trong tác phẩm. "Lợi thế cạnh tranh quốc gia" đã chỉ ra rằng năng lực cạnh tranh của quốc gia phụ thuộc vào năng lực cạnh tranh của từng doanh nghiệp, các địa phương và năng lực điều hành của chính phủ đó, phụ thuộc vào kết quả của đầu tư công và đầu tư tư nhân. Với quan điểm của Michael, theo nghiên cứu này, năng lực cạnh tranh ngành là khả năng cạnh tranh của một ngành kinh tế về một hay nhóm các sản phẩm, dịch vụ mà ngành đó cung cấp ra thị trường. Nó liên quan đến năng lực cạnh tranh của quốc gia, tỉnh, doanh nghiệp và sản phẩm, thuộc hai khu vực đầu tư công và đầu tư tư nhân được nhìn nhận theo góc độ của một ngành kinh tế (Hình 1).




Hình 1. Mối liên quan giữa năng lực cạnh tranh ngành với năng lực cạnh tranh
sản phẩm, doanh nghiệp, tỉnh và quốc gia


Trên cơ sở năng lực cạnh tranh ngành, nghiên cứu xem xét năng lực cạnh tranh của ngành rau quả. Trước hết ngành rau quả đuợc hiểu là ngành sản xuất kinh doanh ra các sản phẩm rau và quả bao gồm sản xuất rau quả tươi, nguyên liệu và chế biến. Trong điều kiện Việt Nam, sản phẩm do ngành sản xuất ra chủ yếu là  rau và quả nhiệt đới, một số sản phẩm có nguồn gốc ôn đới (Bộ Nông nghiệp và PTNT, 2007). Mặc dù ở nước ta có nhiều nghiên cứu về ngành rau quả của các tác giả như Đinh Đức Huấn (2001), Đoàn Hồng Lê (2008), Trương Đức Lực (2004), Hoàng Tuyết Minh, Trần Minh Nhật và Vũ Tuyết Lan (2000), Hà Thị Ngọc Oanh (2004)... nhưng khái niệm năng lực cạnh tranh của ngành rau quả vẫn chưa được chỉ rõ. Theo nghiên cứu này, năng lực cạnh tranh của ngành rau quả là tổng hòa năng lực cạnh tranh của sản phẩm, tổ chức kinh tế (hộ, trang trại, doanh nghiệp, hợp tác xã...) tham gia sản xuất, chế biến và thương mại sản phẩm rau quả và năng lực cạnh tranh của địa phương (xã, huyện, tỉnh, quốc gia) trong việc cung cấp các dịch vụ công và hành chính công cho các tổ chức kinh tế sản xuất kinh doanh rau quả. Nó bao gồm năng lực cạnh tranh của các tổ chức kinh tế trong khu vực đầu tư tư nhân và năng lực cạnh tranh của địa phương trong hỗ trợ khu vực tư nhân sản xuất kinh doanh về rau và quả. Trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế, khi Việt Nam đã trở thành thành viên chính thức của Tổ chức Thương mại Thế giới, các hàng rào thuế quan đã bị dỡ bỏ, các hàng rào kỹ thuật của các nước ngày càng siết chặt, ngành rau quả phải cạnh tranh với các sản phẩm rau và quả của các quốc gia khác ngay trên thị trường trong nước và quốc tế. Từ quan niệm trên, nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành rau quả là quá trình cải thiện năng lực cạnh tranh của khu vực đầu tư tư nhân và hoàn thiện việc cung cấp các dịch vụ công ở khu vực công, đảm bảo cho ngành rau quả ngày càng cạnh tranh và phát triển bền vững cả trên thị trường trong nước và quốc tế.

Nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành rau quả có vai trò quan trọng trong việc phát triển ngành này. Từ tháng 1 năm 2007, Việt Nam chính thức tham gia Tổ chức thương mại thế giới. Chỉ có nâng cao năng lực cạnh tranh, ngành rau quả mới phát triển và đáp ứng được nhu cầu thị trường trong nước và quốc tế, vượt qua được hàng rào kỹ thuật của các quốc gia trong xuất khẩu, cạnh tranh với nhiều sản phẩm của nhiều quốc gia khác ở thị trường trong nước và quốc tế. Nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành rau quả đòi hỏi sự nỗ lực của các tổ chức kinh tế (hộ, trang trại, doanh nghiệp) trực tiếp tham gia vào sản xuất  kinh doanh rau quả, nâng cao chất lượng cung cấp các dịch vụ công của các cơ quan quản lý nhà nước cấp xã, huyện, tỉnh và trung ương (Đỗ Kim Chung, 2010).


3.1.2. Nội dung của nâng cao năng lực cạnh
           tranh của ngành rau quả


Từ khái niệm nêu trên, nội dung cơ bản của nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành rau quả bao gồm tập trung chủ yếu vào cải thiện năng lực cạnh tranh của khu vực tư nhân và khu vực công trong sản xuất kinh doanh rau quả.  


1) Trong khu vực tư nhân, nội dung nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành rau quả gồm các vấn đề liên quan đến chất lượng sản phẩm, giảm giá thành và nâng cao năng suất lao động  sản xuất và kinh doanh rau quả để cạnh tranh với các sản phẩm củng loại của tổ chức kinh tế khác, nước nước khác. Theo Michael (1990a và 1990b), các nội dung cơ bản này bao gồm:


( Hoàn thiện hệ thống tổ chức - sản xuất kinh doanh của ngành rau quả. Hệ thống tổ chức sản xuất kinh doanh của ngành rau quả bao gồm các hộ, trang trại, thương lái, doanh nghiệp và hiệp hội sản xuất kinh doanh rau quả. Hệ thống này cần được hoàn thiện theo hướng tăng hiệu quả và hiệu lực của các quyết định quản lý, phản ứng nhanh nhạy hơn với thị trường 


( Cải thiện năng lực tổ chức, quản lý sản xuất kinh doanh của các tổ chức kinh tế (hộ, trang trại, thương lái, doanh nghiệp) tham gia vào sản xuất, chế biến, phân phối và tiêu thụ sản phẩm rau quả. Sự cải thiện về năng lực tổ chức, quản lý sản xuất kinh doanh tập trung vào sự hoàn thiện kiến thức và kỹ năng ra quyết định sản xuất kinh doanh phù hợp với tín hiệu thị trường, sử dụng hợp lý và có hiệu quả nguồn lực, hạ được giá thành sản phẩm, tăng được chất lượng của sản phẩm rau quả. Sự cải thiện này tập trung vào năng lực của người lãnh đạo của tổ chức kinh tế và năng lực, năng lực tổ chức sản xuất, năng lực liên kết và hợp tác sản xuất kinh doanh rau quả.


( Hoàn thiện chiến lược sản xuất - kinh doanh của tổ chức kinh tế. Chiến lược sản xuất kinh doanh của danh nghiệp bao gồm đánh giá nhu cầu thị trường, xác định các sản phẩm từ rau quả (rau quả tươi, chế biến, mẫu mã, chủng loại) có thể đưa ra thị trường, thị trường mục tiêu, xây dựng vùng nguyên liệu, chế biến, phân phối và marketing.


( Cải thiện năng lực công nghệ của tổ chức sản xuất, chế biến, kinh doanh rau quả. Trình độ công nghệ phù hợp cho phép các tổ chức kinh tế nâng cao được năng suất, chất lượng sản phẩm, tiết kiệm được nguồn lực, tạo ra lợi thế cạnh tranh đối với sản phẩm. Năng lực công nghệ liên quan đến giống cây trồng, quy trình sản xuất - thâm canh, kỹ thuật thu hái, công nghệ chế biến, đóng gói, bảo quản, vận chuyển, tiếp thị và phân phối sản phẩm.


( Cải thiện năng lực nguồn nhân lực của các tổ chức kinh tế tham gia vào sản xuất kinh doanh rau quả. Nguồn nhân lực bao gồm cả số lượng và chất lượng lao động tham gia vào sản xuất ở các hộ, trang trại và doanh nghiệp ở khâu sản xuất nguyên liệu, chế biến, phân phối, tiêu thụ các sản phẩm thương mại. Cải thiện năng lực nguồn nhân lực theo hướng nâng cao kiến thức, kỹ năng để nâng cao năng suất lao động, tăng chất lượng sản phẩm và tiết kiệm nguồn lực trong sản xuất kinh doanh.


( Cải thiện năng lực tài chính của các tổ chức kinh tế tham gia vào ngành rau quả. Cải thiện năng lực tài chính  thể hiện ở việc tăng cường khả năng tiếp cận tới đất đai để sản xuất rau quả, mặt bằng để kinh doanh, các nguồn vốn khác nhau cho sản xuất- kinh doanh rau quả. 


( Cải thiện năng lực nghiên cứu và phát triển (R&D) của doanh nghiệp. Năng lực nghiên cứu và phát triển cần được cải thiện theo hướng tìm kiếm thị trường mới, sản phẩm mới, hoàn thiện chiến lược kinh doanh, áp dụng hợp lý thành tựu công nghệ vào sản xuất –kinh doanh rau quả


2)
Cải thiện năng lực cạnh tranh của khu vực công trong ngành rau quả để giảm các chi phí của xã hội đối với sản xuất kinh doanh rau quả (chi phí gia nhập thị trường, chi phí hạ tầng cơ sở, chi phí vận chuyển, chi phí giao dịch...). Theo Phòng Công nghiệp và Thương mại Việt Nam (2000), Michael (1990b), Nguyễn Ngọc Oanh (2004), Đinh Văn Ân (2004), nội dung cơ bản của cải thiện năng lực cạnh tranh của khu vực công bao gồm:


( Phát triển cơ sở  kết cấu hạ tầng (hệ thống thủy lợi, giao thông, điện, thông tin, hệ thống giáo dục). Năng lực cạnh tranh của ngành rau quả thể hiện ở sự tiện lợi, hiệu quả của các tổ chức kinh tế trong tiếp cận tới các dịch vụ công về thủy lợi, giao thông, điện, thông tin và giáo dục. Nâng cao năng lực cạnh tranh trong lĩnh vực này bao gồm xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng hoàn chỉnh và đồng bộ, xây dựng cơ chế quản lý sử dụng hệ thống đó một cách phù hợp, tạo điều kiện để hộ, trang trại, doanh nghiệp tiếp cận dễ dàng tới các dịch vụ công về thủy lợi, giao thông, điện, thông tin và giáo dục. 


( Hoàn thiện việc cung cấp các dịch vụ công ở địa phương (xã, huyện, tỉnh) cho các tổ chức kinh tế tham gia vào sản xuất rau quả. Các dịch vụ công bao gồm công tác quy hoạch, đăng ký kinh doanh, các thủ tục xuất khẩu và nhập khẩu, xây dựng vùng nguyên liệu, cung cấp dịch vụ thủy lợi, bảo vệ thực vật, khuyến nông, khuyến công, khuyến thương... có ảnh hưởng lớn đến phát triển rau sản xuất kinh doanh rau quả. Các dịch vụ này cần được cải thiện theo hướng cải thiện tổ chức, nâng  cao chất lượng dịch vụ, tăng khả năng tiếp cận và giảm chi phí của nông dân, doanh nghiệp tới các dịch vụ đó.


( Hoàn thiện thể chế cộng đồng trong tạo ra sự liên kết, hợp tác giữa người sản xuất rau quả với thương lái, doanh nghiệp, giữa nhà sản xuất và chế biến, giữa chế biến với xuất khẩu và tiêu thụ. Thể chế cộng đồng bao gồm cơ chế hợp tác, các nhóm cùng sở thích, nhóm liên kết, mối quan hệ giữa hộ nông dân, trang trại, thương lái, doanh nghiệp và các cấp chính quyền địa phương liên quan đến sản xuất kinh doanh rau quả. Việc hoàn thiện thể chế được thực hiện trên cơ sở đồng thuận và hài hòa lợi ích giữa các nhóm lợi ích tham gia vào sản xuất rau quả. 

( Hoàn thiện chính sách phát triển sản xuất kinh doanh rau quả. Các chính sách phát triển vùng nguyên liệu, chế biến, sản xuất rau quả, xuất khẩu, nhập khẩu, chính sách về đầu tư, tài chính, tiền tệ, đất đai, công nghệ, xuất nhập khẩu, thuế, thị trường ảnh hưởng lớn đến năng lực cạnh tranh của ngành. Các chính sách cần được hoàn thiện theo hướng tạo ra môi trường kinh doanh bình đẳng, tạo điều kiện cho các tổ chức kinh tế tiếp cận được nguồn lực, gia nhập thị trường dễ dàng, tiết kiệm chi phí kinh doanh.


3.1.3. Đặc điểm của nâng cao năng lực cạnh
          tranh của ngành rau quả


- Nâng năng lực cạnh tranh của ngành rau quả bao gồm cải thiện năng lực cạnh tranh ở khu vực đầu tư tư nhân và đầu tư công trong sản xuất kinh doanh rau quả.


- Nâng cao năng lực cạnh tranh của khu vực đầu tư tư nhân bao gồm nâng cao hiệu quả sản xuất-kinh doanh của nguời trồng rau quả (nông dân - trang trại), người cung cấp các đầu vào (hạt giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật), thương lái, người chế biến, phân phối và tiêu thụ.


- Nâng cao năng lực cạnh tranh của khu vực đầu tư công bao gồm: 1) nâng cao năng lực cung cấp các dịch vụ công của cơ quản quản lý nhà nước cấp xã, huyện, tỉnh và trung ương; 2) Nâng cao hiệu lực và hiệu quả của chính sách đầu tư, quản lý nhà nước về sản xuất kinh doanh rau quả (quy hoạch, quản lý tiêu chuẩn và chất lượng, thương mại và phát triển); 3) Năng lực của cộng đồng (chính quyền xã phường, thôn ấp và tổ chức liên kết). 


- Sản xuất kinh doanh và chế biến rau quả đa dạng về chủng loại, mẫu mã, phục vụ nhiều thị truơng khác nhau cả ở trong nước và quốc tế. Do đó nâng cao năng lực cạnh tranh cần tập trung vào các sản phẩm chủ lực để tạo ra sự khác biệt lớn trên thị trường. Việt Nam mới gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới, có nhiều yếu tố đã được thị truờng hóa nhưng vẫn còn yếu tố phi thị trường. Do đó, nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành rau quả phải được cải thiện theo lộ trình hội nhập quốc tế ở Việt Nam.


3.1.4. Một số chỉ tiêu đánh giá nâng cao năng 
          lực cạnh tranh của ngành rau quả


Michael (1985, 1998a, 1998b, 1990a và 1990b) đã đề xuất các tiêu chí năng lực cạnh tranh sản phẩm và của quốc gia. Phòng Công nghiệp Thương mại Việt Nam (VCCI) đã đề xuất bộ chỉ tiêu đánh giá năng lực canh tranh của các tỉnh. Tuy nhiên, ít có tác giả đưa ra một cách hệ thống về chỉ tiêu đánh giá năng lực cạnh tranh của ngành. Vì vậy, có thể gom các chỉ tiêu về đánh giá năng lực cạnh tranh của ngành rau quả thành hai nhóm dưới đây.


- Chỉ tiêu thể hiện sự cải thiện năng lực cạnh tranh của khu vực đầu tư tư nhân thực chất là nâng cao năng lực cạnh tranh sản phẩm hay nhóm sản phẩm bao gồm: sự cải thiện về năng suất, chất lượng sản phẩm, sự hợp lý về giá bán, mức giảm về giá thành sản phẩm và sự ổn định và chiếm giữ thị phần, tỷ lệ chi phí tài nguyên trong nước, tỷ lệ chi phí cá thể để sản xuất ra một loại sản phẩm rau quả cụ thể.


- Chỉ tiêu thể hiện năng lực cạnh tranh của khu vực đầu tư công được nâng cao bao gồm: 1) mức độ tiếp cận, sự hài lòng của người sản xuất-chế biến-thương mại rau quả về các dịch vụ công (đăng ký kinh doanh, thủ tục và quy trình của nhà nước liên quan đến đất đai, mặt bằng kinh doanh, quy hoạch, giao thông, thủy lợi, bảo vệ thực vật (dự tính, dự báo, quản lý dịch bệnh bùng phát..), khuyến nông, khuyến công..) mà cơ quan cung cấp dịch vụ công cấp xã, huyện tỉnh và trung ương cung cấp; 2) Chi phí về thời gian và tài chính cho các thủ tục gia nhập thị trường của tổ chức kinh tế tham gia vào sản xuất kinh doanh rau quả, 3) Sự phù hợp của các chính sách và thể chế liên quan đến sản xuất, chế biến- thương mại rau quả.


3.1.5. Nhân tố ảnh hưởng tới năng cạnh
           tranh của ngành rau quả


Nhân tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của khu vực đầu tư tư nhân: 1) Đặc điểm của chủ hộ, trang trại, thương lãi và lãnh đạo doanh nghiệp; 2) Nguồn lực của hộ, trang trại, thương lái và doanh nghiệp; 3) Trình độ và năng lực công nghệ của các tổ chức kinh tế (hộ, trang trại, hợp tác xã và doanh nghiệp); 4) Sự tham gia liên kết trong sản xuất-chế biến-tiêu thụ của hộ, trang trại, thương lái; 5) Tiếp cận tới các dịch vụ công như thủy lợi, khuyến nông, bảo vệ thực vật, tín dụng; 6) Tiếp cận tới các chính sách về sự hỗ trợ của Chính phủ 


Nhân tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của khu vực đầu tư công: 1) Quy hoạch và thực hiện quy hoạch vùng sản xuất rau quả; 2) Hệ thống hạ tầng cơ sở (thủy lợi, giao thông, điện, thông tin); 3) Tổ chức cộng đồng (Nhóm sở thích, hương ước, HTX, liên kết, liên doanh); 4) Năng lực cung cấp các dịch vụ công cho hộ, trang trại và doanh nghiệp; 5) Sự phù hợp và vận dụng chính sách của chính phủ tại địa phương.

3.2. Bài học kinh nghiệm về nâng cao
        năng lực cạnh tranh của ngành rau
        quả của một số nước trên thế giới


Sản xuất rau quả được coi là ngành chủ lực của các nước như Trung Quốc, Thái Lan, Philipin, Inđônêxia và Mỹ (Bộ Nông nghiệp và PTNT, 1999 và 2007). Các nước này đều thực hiện các giải pháp khác nhau để nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành rau quả. Tùy theo hoàn cảnh kinh tế chính trị và xã hội của mỗi nước, việc thực hiện chiến lược nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành rau quả có khác nhau. Các nước như Thái Lan, Philipin, Mỹ và Trung Quốc đều rất thành công trong sản xuất-kinh doanh rau quả cả ở thị trường trong nước và quốc tế. Có thể rút ra những bài học kinh nghiệm về sự thành công về nâng cao năng lực cạnh tranh ngành rau quả của các quốc gia như sau:


- Quy hoạch phát triển các vùng trồng rau quả hợp lý để phát huy tối đa lợi thế so sánh, tránh trùng lặp và đồng nhất trồng rau quả giữa các vùng và các mùa. Biện pháp này nhằm ngăn chặn hiện tượng “đội chợ”, sụt giá bất thường đối với rau quả tươi. Các nước Philipin, Trung Quốc đã làm rất tốt công tác quy hoạch sản xuất và kinh doanh rau quả.


- Phát triển đa dạng các loại sản phẩm rau, nhất là quả, phát huy đuợc rau và quả nhiệt đới (Thái Lan, Mỹ, Inđônêxia và Philipin), bán nhiệt đới (Mỹ, Trung Quốc) trên cơ sở lợi thế so sánh của mỗi vùng và quốc gia.


- Nâng cao năng lực công nghệ, tập trung vào công nghệ giống rau và quả với chất lượng tốt và năng suất cao. Các nước như Thái Lan, Mỹ, Trung Quốc đều tập trung nguồn lực vào khâu chọn tạo giống rau và quả phù hợp với thị trường trong nước và xuất khẩu.


- Nâng cao vai trò quản lý nhà nước để nâng cao khả năng cạnh tranh của rau quả xuất khẩu. ở các nước như Trung Quốc, Mỹ, Thái Lan, nhà nước có trách nhiệm hướng dẫn nhà vườn tuân thủ nghiêm ngặt các quy định quốc tế về thực hành nông nghiệp tốt, tiêu chuẩn kỹ thuật và vệ sinh an toàn thực phẩm.

- Đẩy mạnh đầu tư công vào phát triển hạ tầng, thực hiện tốt các dịch vụ công cho sản xuất kinh doanh rau quả. Các nước như Trung Quốc, Thái Lan, Hàn Quốc, Nhật Bản đều tập trung đầu tư công vào phát triển thủy lợi, hệ thống điện, hệ thống chợ bán buôn, bán lẻ, thúc đẩy chế biến, các dịch vụ bảo vệ thực vật, bả quản nông sản.


- Đẩy mạnh đầu tư công để hỗ trợ các tổ chức kinh tế nâng cao năng lực tiếp thị,thực hiện những chiến dịch quảng bá rộng rãi cho rau quả cả ở thị trường trong nước và quốc tế (Thái Lan, Mỹ và Hàn Quốc).

- Tập trung phát triển thể chế và tổ chức để tăng cường năng lực thể chế của ngành rau quả. Thái Lan, Hàn Quốc, Đài Loan đã thành lập hợp tác xã (HTX) tiêu thụ rau quả, khuyến khích các nhà vườn liên kết với nhau lập ra hợp tác xã tiêu thụ nhằm nâng cao thế mạnh của tập thể khi thương lượng với các nhà thu mua, các nhà buôn và nhà xuất khẩu.  Để góp phần thúc đẩy ngành rau quả phát triển, Trung Quốc đã hình thành các hội đoàn để liên kết sản xuất kinh doanh rau quả. Có nhiều mô hình tiên tiến như “Doanh nghiệp + Trang trại + Hộ nông dân”, “Thị trường + Cơ sở sản xuất + Hộ nông dân”, “Hợp tác xã + Doanh nghiệp + Hộ nông dân”, “Hiệp hội + Doanh nghiệp chế biến + Hộ nông dân”. Triết lý “buôn có bạn, bán có phường” được Trung Quốc vận dụng rất thành công không những trong lĩnh vực sản xuất, chế biến và kinh doanh rau quả mà còn ở nhiều lĩnh vực khác nữa.


- Chính phủ hỗ trợ các tổ chức kinh tế bao gồm doanh nghiệp, nông trại và HTX tham gia thị trường bằng các biện pháp tài chính như cho vay, hỗ trợ một phần lãi suất giúp các HTX tổ chức thu mua, hoặc trực tiếp phân phối rau quả tại chợ đầu mối, đưa nhanh rau quả vào thị trường. 


- Tăng chất lượng nguồn nhân lực về hệ thống thông tin, về giá cả thị trường đến các vùng sản xuất bằng cách tăng cường đầu tư cho đào tạo cán bộ nông nghiệp, hỗ trợ cho các trung tâm thông tin nhằm nắm bắt kịp thời thông tin về nhu cầu, giá cả thị trường … và thông báo tới các doanh nghiệp xuất khẩu.


4. KẾT LUẬN


Năng lực cạnh tranh ngành rau quả là tổng hòa năng lực cạnh tranh của sản phẩm, tổ chức kinh tế tham gia sản xuất, chế biến và thương mại sản phẩm rau quả và năng lực cạnh tranh của địa phương trong việc cung cấp các dịch vụ công và hành chính công cho các tổ chức kinh tế sản xuất kinh doanh rau quả. Nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành rau quả là quá trình cải thiện năng lực cạnh tranh của khu vực đầu tư tư nhân và hoàn thiện việc cung cấp các dịch vụ công ở khu vực công, đảm bảo cho ngành rau quả ngày càng cạnh tranh và phát triển bền vững.

Nội dung cơ bản của nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành rau quả gồm: Hoàn thiện hệ thống tổ chức-sản xuất kinh doanh của ngành rau quả. Cải thiện năng lực tổ chức, quản lý sản xuất kinh doanh của các tổ chức kinh tế. Hoàn thiện chiến lược sản xuất-kinh doanh của tổ chức kinh tế. Cải thiện năng lực công nghệ, nguồn nhân lực, năng lực tài chính và năng lực nghiên cứu và phát triển của tổ chức sản xuất, chế biến, kinh doanh rau quả. Phát triển cơ sở  kết cấu hạ tầng, hoàn thiện việc cung cấp các dịch vụ công ở địa phương (xã, huyện, tỉnh) cho các tổ chức kinh tế tham gia vào sản xuất rau quả. Hoàn thiện thể chế cộng đồng, hoàn thiện chính phát triển sản xuất kinh doanh rau quả.


Có hai nhóm nhân tố liên quan đến đầu tư tư nhân và đầu tư công ảnh hưởng đến nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành rau quả. Trong đó, đầu tư công có tác dụng dẫn dắt và thúc đẩy cho đầu tư tư nhân phát triển đúng hướng.

Quy hoạch phát triển các vùng trồng rau quả hợp lý  để phát huy tối đa lợi thế so sánh, nâng cao năng lực công nghệ, phát triển đa dạng sản phẩm, nâng cao vai trò quản lý nhà nước, đẩy mạnh đầu tư công vào phát triển hạ tầng, thực hiện tốt các dịch vụ công, hỗ trợ các tổ chức kinh tế nâng cao năng lực tiếp thị. Tập trung phát triển thể chế và tổ chức để tăng cường năng lực thể chế của ngành rau quả, hỗ trợ tài chính, tăng chất lượng nguồn nhân lực là những bài học cơ bản để tăng năng lực cạnh tranh của ngành rau quả mà Trung Quốc, Hàn Quốc, Thái Lan, Mỹ và Philipin đã áp dụng.
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